MÔN NGHỀ PHỔ THÔNG

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  8608 /BGDĐT-GDTrH
            
  V/v: Thực hiện Hoạt động GD                         Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

       Nghề phổ thông  lớp 11 

        năm học 2007-2008

                                  Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông (sau đây gọi tắt là GDNPT) lớp 11 được triển khai thực hiện từ năm học 2007-2008 đối với cấp trung học phổ thông (THPT). Tiếp theo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) tại công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2007, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện GDNPT lớp 11  như sau:
I.  CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Mục tiêu của Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông

a) Về kiến thức: Giáo dục cho học sinh (HS) hiểu được một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một NPT đã học, biết đặc điểm và yêu cầu của nghề đó.

b) Về kỹ năng: Hình thành cho HS một số kỹ năng sử dụng công cụ, kỹ năng thực hành kỹ thuật theo quy trình công nghệ để làm ra sản phẩm theo yêu cầu của GDNPT và phát triển nhu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

c) Về thái độ của người học: Phát triển hứng thú kỹ thuật và nhu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng vào lao động, thói quen làm việc có kế hoạch, tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn lao động, bước đầu có tác phong công nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường, có ý thức tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp.

2. Yêu cầu của Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông

Luật Giáo dục năm 2005 quy định về mục tiêu của giáo dục THPT như sau: “Giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”. Trong quá trình thực hiện GDNPT và giáo dục hướng nghiệp, HS cần được tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp phổ biến trong xã hội để định hướng nghề nghiệp và thấy rõ sự phù hợp của năng lực bản thân với yêu cầu ở những nghề cụ thể, được rèn luyện các kỹ năng, tác phong lao động cần thiết. Thông qua GDNPT, HS được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở môn Công nghệ và các môn học khác vào thực tiễn đời sống và sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. 

GDNPT phải góp phần rèn luyện phẩm chất, thói quen lao động có kế hoạch, có kỷ luật, có kỹ thuật và ý thức bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về việc lập kế hoạch GDNPT và tổ chức thực hiện 

a) Chương trình GDNPT lớp 11 có 105 tiết (3 tiết/tuần), bố trí ngoài thời lượng học 1 buổi/ngày. Bộ GD&ĐT đã ban hành tài liệu dạy học 11 NPT: làm vườn, nuôi cá, trồng rừng, gò, điện dân dụng, điện tử dân dụng, sửa chữa xe máy, cắt may, nấu ăn, thêu tay, tin học văn phòng. Ngoài ra, các Sở GD&ĐT có thể lựa chọn một số nghề phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu và thực hiện sau khi được Bộ GD&ĐT chấp thuận. Các Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện GDNPT lớp 11, phân công rõ trách nhiệm của các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (TTKTTH-HN) và các trường THPT trong việc phối hợp thực hiện GDNPT. 

 b) Căn cứ Kế hoạch của Sở GD&ĐT, các trường THPT xây dựng Kế hoạch dạy học GDNPT và thông báo cho HS đăng ký chọn nghề, sắp xếp lớp với số lượng HS phù hợp để tổ chức dạy học.

c) Về phương pháp dạy học, ngoài những phương pháp truyền thống, cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo tự rèn tay nghề, hình thành cho HS các kỹ năng lao động cơ bản thông qua dạy một nghề cụ thể.

2. Về đánh giá kết quả học tập của HS

a) Việc đánh giá được thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và tính điểm trung bình như một môn học, xếp loại theo quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS, HS THPT ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

Kết quả học tập của HS được đánh giá trên cả 3 mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập. Việc đánh giá kỹ năng của HS cần chú trọng cả quy trình kỹ thuật và năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đánh giá thái độ qua sự tự giác rèn luyện thói quen làm việc có kế hoạch, tôn trọng quy trình công nghệ, ý thức tiết kiệm, tinh thần hợp tác trong công việc, lòng say mê học tập.

b) Kết quả học tập của HS được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm và Học bạ (phần các môn học tự chọn). Nếu thực hiện GDNPT tại trường THPT thì ghi đầy đủ các loại điểm vào sổ Gọi tên và ghi điểm như các môn học khác, nếu dạy học NPT ở TTKTTH-HN (hoặc cơ sở khác) thì chỉ ghi điểm trung bình học kỳ và cả năm học theo kết quả mà cơ sở đó bàn giao cho trường. Kết quả học NPT của HS được lấy làm tiêu chí khuyến khích khi xếp loại hạnh kiểm học kỳ, cả năm học và là điều kiện để học tiếp thi lấy chứng chỉ NPT. 

Điểm trung bình NPT không tham gia tính điểm trung bình các môn học từng học kỳ và cả năm học. Những HS đạt kết quả GDNPT từ trung bình trở lên nếu có nguyện vọng có thể bố trí học tiếp 75 tiết vào thời gian thích hợp, kể cả trong dịp hè, để thi lấy chứng chỉ NPT. 

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở GD&ĐT

a) Lập Kế hoạch thực hiện GDNPT lớp 11: Kế hoạch cần phải quy định cụ thể phạm vi trách nhiệm của các trường THPT và TTKTTH-HN trong việc bố trí GV, thiết bị dạy học, CSVC để thực hiện GDNPT lớp 11. Mỗi TTKTTH-HN phối hợp thực hiện GDNPT với một số trường THPT trên địa bàn (một số NPT có thể giao cho các trường THPT có đủ GV và CSVC tự đảm nhận, một số NPT có thể có sự phối hợp 2 bên, một số NPT do TTKTTH-HN đảm nhận). Các trường THPT nhận bàn giao kết quả học tập và phối hợp với các TTKTTH-HN quản lý HS trong quá trình học tập NPT. Những nơi không có TTKTTH-HN, các trường THPT cần nỗ lực cao nhất để thực hiện GDNPT và có thể đề xuất để các Sở GD&ĐT ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo khác (trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề).
b) Báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê chuẩn Kế hoạch thực hiện GDNPT lớp 11 năm học 2007-2008, trong đó có dự toán kinh phí cho GDNPT từ kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và các khoản thu của HS để học tiếp 75 tiết thi lấy chứng chỉ NPT (nếu có), cơ chế huy động sự phối hợp của các ngành, các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện.

c) Chỉ đạo các trường THPT và TTKTTH-HN xây dựng kế hoạch thực hiện GDNPT cho lớp 11, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình, tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động này.

d) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện GDNPT với Bộ GD&ĐT theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của Bộ GD&ĐT. Báo cáo cần nêu rõ tình hình thực hiện GDNPT, phân công trách nhiệm giữa các TTKTTH-HN với các trường THPT; danh sách những trường lớp chưa thực hiện GDNPT, lý do và biện pháp khắc phục.
2. Các trường THPT và Trung tâm KTTH-HN

a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dạy học NPT lớp 11 và phối hợp với TTKTTH-HN được phân công để thực hiện GDNPT theo trách nhiệm được Sở GD&ĐT phân công.

b) Tăng cường GV, CSVC, thiết bị dạy học thực hiện GDNPT.

Đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, cần báo cáo Bộ GD&ĐT để kịp thời giải quyết. 








         TL. BỘ TRƯỞNG





                VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC




                                            Lê Quán Tần


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              


                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  10945 /BGDĐT-GDTrH



     V/v: Hướng dẫn thi và cấp

                 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008
Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông từ năm học 2008-2009 như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Hằng năm, Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) đã học NPT tại trường hoặc tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (TTKTTH-HN), cơ sở dạy nghề được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học theo chương trình NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện. 

2. Kế hoạch tổ chức thi do các Sở GDĐT quyết định và thông báo từ đầu năm học. Các Sở GDĐT bố trí thời gian tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận NPT vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm học hoặc vào tháng 3 hằng năm.

3. Giấy chứng nhận NPT của học sinh được cấp ở cấp học nào thì được bảo lưu trong cấp học đó để hưởng chế độ khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THPT, thi tốt nghiệp THPT.

4. Học sinh được cấp Giấy chứng nhận NPT được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/BGDĐT ngày 06/3/2008, quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/BGDĐT ngày 05/4/2006 và tuyển sinh THPT theo quy định tại Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

II. TỔ CHỨC THI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỀ PHỔ THÔNG 

1. Đối tượng và điều kiện dự thi của thí sinh

a) Đối tượng dự thi: Là học sinh đang học tại các trường THCS, THPT đã hoàn thành chương trình NPT và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học. 

b) Điều kiện dự thi:

- Đã học hết chương trình NPT theo quy định (cấp THCS: 70 tiết, cấp THPT: 105 tiết) và có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;

- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT (cấp THCS nghỉ học không quá 7 tiết, cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết).

2. Danh sách thí sinh dự thi

Danh sách thí sinh dự thi do cơ sở dạy NPT lập, ghi rõ điểm tổng kết NPT, lập theo từng NPT, từng trường THCS, THPT với mẫu do Sở GDĐT ban hành. Nếu học sinh học NPT tại TTKTTH-HN hoặc cơ sở dạy nghề thì phải đồng thời có xác nhận của lãnh đạo cơ sở dạy NPT và xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS, THPT. Danh sách phải có chữ ký, đóng dấu và gửi báo cáo với Sở GDĐT trước khi tổ chức thi theo thời hạn do Sở GDĐT quy định.

3. Nội dung thi và các bài thi

a) Nội dung thi trong phạm vi chương trình một trong các NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.

b) Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi:

- Bài thi lý thuyết theo đề tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc đề có phần tự luận và phần trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1;

- Bài thi thực hành: Thời gian làm bài thi do Sở GDĐT quy định cho từng NPT (thời lượng: 60; 90; 120; 150 hoặc 180 phút), điểm hệ số 3.

c) Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã tính theo hệ số tương ứng. Nếu các bài thi chấm theo thang điểm khác thì khi tính điểm NPT phải quy đổi ra thang điểm 10.

4. Thành lập Hội đồng thi và tổ chức quản lý thi

a) Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập một Hội đồng thi NPT chung của tỉnh (thành phố) hoặc riêng cho từng đơn vị cấp huyện hoặc cụm trường do cán bộ Lãnh đạo Sở GDĐT làm Chủ tịch, nếu thành lập nhiều Hội đồng, có thể chọn một số Giám đốc TTKTTH-HN cấp tỉnh, cấp huyện, Hiệu trưởng THPT, Trưởng phòng GDĐT làm Chủ tịch. Mỗi Hội đồng thi gồm có Ban Đề thi, Ban Coi thi và Ban Chấm thi. 

b) Giám đốc Sở GDĐT vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành để ban hành văn bản quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi NPT và trình tự, thủ tục tiến hành các khâu công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có công tác thanh tra thi; phê duyệt kết quả thi NPT và danh sách học sinh được cấp Giấy chứng nhận NPT; chỉ đạo cấp phát Giấy chứng nhận NPT; chỉ đạo việc lưu trữ hồ sơ thi NPT theo quy định lưu trữ hồ sơ các kỳ thi.

5. Xếp loại kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

a) Học sinh đạt điểm trung bình 2 bài thi từ 5,0 trở lên, không có bài thi điểm dưới 3,0 thì được công nhận kết quả và xếp loại theo tiêu chuẩn sau đây:

- Loại Giỏi: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 9,0 đến 10; 

- Loại Khá: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 7,0 đến dưới 9,0; điểm bài lý thuyết từ 5,0 trở lên; 

- Loại Trung bình: Các trường hợp được công nhận kết quả NPT còn lại.

b) Học sinh được công nhận kết quả thi NPT thì được cấp Giấy chứng nhận NPT, trong đó ghi rõ kết quả xếp loại Giỏi, Khá hoặc Trung bình. Giấy chứng nhận NPT do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở GDĐT ký (theo mẫu hiện hành).   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập Nghề phổ thông

Việc tổ chức thực hiện chương trình và đánh giá kết quả học tập NPT, thực hiện theo hướng dẫn tại mục B.I.2 văn bản số 7475/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2008 của Bộ GDĐT. Để phù hợp với tâm sinh lý học sinh và điều kiện học tập, đối với cấp THCS, việc học NPT chỉ tổ chức ở lớp 8.

2. Về tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

a) Trách nhiệm của Sở GDĐT:

- Giám đốc Sở GDĐT quyết định kế hoạch tổ chức thi NPT, thông báo trước thời gian tổ chức thi muộn nhất là 90 ngày; thành lập Hội đồng thi NPT; căn cứ kết quả thi để cấp Giấy chứng nhận NPT cho học sinh đủ tiêu chuẩn;

- Sở GDĐT báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch tổ chức thi NPT và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi NPT để tổ chức thi.

b) Trách nhiệm của các bộ phận công tác của Sở GDĐT và trường THCS, THPT, TTKTTH-HN, cơ sở dạy nghề được giao thực hiện chương trình NPT:

- Phòng GDTrH chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo Sở GDĐT chỉ đạo chặt chẽ việc dạy học, bảo đảm yêu cầu của chương trình, nhất là khâu thực hành; tổ chức thật nghiêm túc kỳ thi và cấp Giấy chứng nhận NPT; 

- Các trường THCS, THPT được giao dạy NPT đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm, Học bạ theo quy định (cấp THCS ghi vào cột "Tự chọn"). Các TTKTTH-HN, cơ sở dạy nghề được giao thực hiện chương trình NPT lập Phiếu ghi điểm NPT cho học sinh (có mẫu kèm theo).

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tổ chức tốt việc thực hiện chương trình NPT; tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận NPT; tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá chặt chẽ để bảo đảm chất lượng công tác này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo để Bộ GDĐT chỉ đạo giải quyết.

	Nơi nhận:



                              

- Như trên;

- Bộ trưởng     (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển



Phân phối chương trình CHI TIẾT:
I. Nghề Làm vườn (105 Tiết)
	Chương, bài
	Tên bài
	Số tiết thực hiện
	Tiết  PPCT

	HỌC KỲ I

	Bài mở đầu
	Giới thiệu nghề làm vườn
	1 tiết
	1

	Chương I
	Thiết kế vườn
	8 tiết
	2->9

	Bài 1
	Thiết kế vườn và một số mô hình vườn
	1 tiết
	2

	Bài 2
	Cải tạo tu bổ vườn
	1 tiết
	3

	Bài 3
	Thực hành: Quan sát, mô tả mô hình vườn ở địa phương
	3 tiết
	4->6

	Bài 4
	Thực hành: Khảo sát, lập kế hoạch cải tạo tu bổ vườn
	3 tiết
	7->9

	Chương II
	Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây
	27 tiết
	10->36

	Bài 5
	Vườn ươm cây giống
	2 tiết
	10->11

	Bài 6
	Phương pháp nhân giống bằng hạt
	1 tiết
	12

	Bài 7
	Phương pháp giâm cành
	1 tiết
	13

	Bài 8
	Phương pháp chiết cành
	1 tiết
	14

	Bài 9
	Phương pháp ghép và các kiểu ghép
	2 tiết
	15->16

	Bài 10
	Phương pháp tách chồi, cắm rễ
	1 tiết
	17

	Bài 11
	Phương pháp nuôi cấy mô
	1 tiết
	18

	Bài 12
	Thực hành: Kỹ thuật gieo hạt trong bầu
	3 tiết
	19->21

	Bài 13
	Thực hành: Kỹ thuật giâm cành
	3 tiết
	22->24

	Bài 14
	Thực hành: Kỹ thuật chiết cành
	3 tiết
	25->27

	Bài 15
	Thực hành: ghép mắt kiểu cửa sổ
	3 tiết
	28->30

	Bài 16
	Thực hành: ghép mắt kiểu chữ T và ghép mắt nhỏ có gỗ
	3 tiết
	31->33

	Bài 17
	Thực hành: ghép  áp cành
	2 tiết
	34->35

	Kiểm tra
	1 tiết
	36

	Chương III
	Kỹ thuật trồng một số cây điển hình trong vườn
	45 tiết
	37->84

	
	cây ăn quả
	24 tiết
	

	Bài 18
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi
	3 tiết
	37->39

	Bài 19
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài
	3 tiết
	40->42

	Bài 20
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn
	3 tiết
	43->45

	Bài 21
	Thực hành: Trồng cam
	3 tiết
	46->48

	Bài 22
	Thực hành: Bón thúc cho cây cam thời kỳ đã cho quả
	3 tiết
	49->51

	
	Ôn tập
	1 tiết
	52

	Kiểm tra học kỳ I
	2 tiết
	53 ->54

	HỌC KỲ II

	Bài 23
	Thực hành: Trồng nhãn
	3 tiết
	55->57

	Bài 24
	Thực hành: Cắt, tỉa cành cho cây nhãn ở thời kỳ đã cho quả. 
	3 tiết
	58->60

	Bài 25
	Thực hành: Điều tra tình hình sâu, bệnh hại cây ăn quả.
	3 tiết
	61->63

	
	hoa và cây rau
	21 tiết
	

	Bài 26
	Một số vấn đề chung về hoa và cây cảnh
	1 tiết
	64

	Bài 27
	Kỹ thuật trồng một số cây hoa phổ biến
	1 tiết
	65

	Bài 28
	Kỹ thuật trồng cây cảnh trong chậu
	1 tiết
	66

	Bài 29
	Một số kỹ thuật cơ bản về tạo dáng, thế cây cảnh.
	2 tiết
	67,68

	Bài 30
	Thực hành: Trồng hoa.
	3 tiết
	69->71

	Bài 31
	Thực hành: Uốn cây bằng dây kẽm để tạo dáng cây cảnh.
	6 tiết
	72->77

	Bài 32
	Kỹ thuật trồng rau.
	1 tiết
	78

	Bài 33
	Thực hành: Trồng rau.
	3 tiết
	79->81

	Bài 34
	Thực hành: Chăm sóc rau sau trồng.
	2 tiết
	82->83

	Kiểm tra
	1 tiết
	84

	Chương IV
	ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng và chế phẩm sinh học
	9 tiết
	85->93

	Bài 35
	Chất điều hoà sinh trưởng, chế phẩm sinh học và ứng dụng của chúng
	3 tiết
	85->87

	Bài 36
	Thực hành: Sử dụng chất điều hoà sinh trưởng trong giâm, chiết cành và kích thích ra hoa.
	3 tiết
	88->90

	Bài 37
	Thực hành: Sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất làm vườn.
	3 tiết
	91->93

	Chương V
	Bảo quản chế biến rau, quả
	6 tiết
	94->99

	Bài 38
	Phương pháp chế biến rau, quả
	3 tiết
	94->96

	Bài 39
	Thực hành: Chế biến rau bằng phương pháp muối chua.
	3 tiết
	97->99

	Chương VI
	Tìm hiểu nghề làm vườn
	3 tiết
	100->102

	Bài 40
	Đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề làm vườn.
	3 tiết
	100->102

	Ôn tập
	Ôn tập
	1 tiết
	103

	
	Kiểm tra học kỳ II
	2 tiết
	104->105


II. Nghề Tin học văn phòng (105 tiết)
	Chương, bài
	Tên bài
	Số tiết thực hiện
	Tiết  PPCT

	HỌC KỲ I

	Phần 1: Mở đầu

	Bài 1
	Làm quen với nghề Tin học Văn phòng
	1 tiết
	1

	Phần 2: Hệ điều hành Windows

	Bài 2
	Những kiến thức cơ sở
	2 tiết
	2->3

	Bài 3
	Làm việc với tệp và thư mục
	3 tiết
	4->6

	Bài 4
	Một số tính năng khác trong Windows
	3 tiết
	7->9

	Bài 5
	Control Panel và việc thiết đặt hệ thống
	3 tiết
	10->12

	Bài 6
	Ôn tập và thực hành tổng hợp
	3 tiết
	13->15

	Kiểm tra
	1 tiết
	16

	Phần 3: Hệ soạn thảo Word

	Bài 7
	Ôn lại một số khái niệm cơ bản
	3 tiết
	17->19

	Bài 8
	Định dạng văn bản
	3 tiết
	20->22

	Bài 9
	Làm việc với bảng tính trong văn bản
	3 tiết
	23->25

	Bài 10
	Thực hành soạn thảo văn bản hành chinh
	3 tiết
	26->28

	Bài 11
	Một số chức năng soạn thảo nâng cao
	3 tiết
	29->31

	Bài 12
	Chèn một số đối tượng đặc biệt
	3 tiết
	32->34

	Bài 13
	Các công cụ trợ giúp
	3 tiết
	35->37

	Bài 14
	Kiểu và sử dụng kiểu
	3 tiết
	38->40

	Bài 15
	Chuẩn bị in và in văn bản
	3 tiết
	41->43

	Bài 16
	Thực hành tổng hợp
	3 tiết
	44->46

	
	Ôn tâp phần 3
	1 tiết
	47

	Phần 4 : Chương trình Bảng tính Excel

	Bài 17
	Các khái niệm cơ bản
	3 tiết
	48->50

	Bài 18
	Dữ liệu trên bảng tính
	2 tiết
	51->52

	Kiểm tra học kỳ I
	2 tiết
	53->54

	HỌC KỲ II

	Bài 19
	Lập công thức để tính toán
	2 tiết
	55->56

	Bài  20
	Sử dụng hàm
	3 tiết
	57->59

	Bài 21
	Thao tác với dữ liệu trên bảng tính
	3 tiết
	60->62

	Bài 22
	Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu
	3 tiết
	63->65

	Bài 23
	Trình bày trang tính, thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu
	3 tiết
	66->68

	Bài 24
	Trình bày trang tính, định dạng «
	3 tiết
	69->71

	Bài 25
	Bố trí dữ liệu trên trang tính
	3 tiết
	72->74

	Bài 26
	Sử dụng các hàm lôgic
	3 tiết
	75->77

	Kiểm tra
	1tiết
	78

	Bài 27
	Thực hành lập trang tính và sưt dụng hàm
	2 tiết
	79->80

	Bài 28
	Danh sách dữ liệu và sắp xệp dữ liệu
	3 tiết
	81->83

	Bài 29
	Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu
	3 tiết
	84->86

	Bài 30
	Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ
	3 tiết
	87->89

	Bài 31
	Thực hành tổng hợp
	3 tiết
	90->92

	
	Ôn tập phần 4
	1 tiết
	93

	Phần 5: Làm việc trong mạng cục bộ

	Bài 32
	Các kiến trức chung về mạng cục bộ
	3 tiết
	94->96

	Bài 33
	Sử dụng mạng cục bộ
	3 tiết
	97->99

	Phần 6: Tìm hiểu nghề

	Bài 34
	Tìm hiểu nghề
	3 tiết
	100->102

	
	Ôn tập
	1 tiết
	103

	Kiểm tra học kỳ II
	2 tiết
	104->105
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